TOÁN
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1:  (1 điểm)  Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100?

	A. 55 + 35
	B. 23 + 76
	C. 69 + 31
	D. 44 + 46


             Câu 2: (1 điểm)  Tuần này, thứ ba là ngày 5 tháng 12. Tuần sau, thứ ba là ngày nào?
A. Ngày 9  tháng 12                        C.  Ngày 11 tháng 12

B. Ngày 10  tháng 12                      D.  Ngày 12 tháng 12

Câu 3: (1 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong mỗi câu sau là:
1) 35kg + 26kg = ………..kg

	A. 9kg
	B. 61
	C. 61kg
	D. 19


2) 5dm - 12cm = …………cm

	A. 17
	B. 62
	C. 38dm
	D. 38


Câu 4:  (1 điểm) Hình sau có:        
	A. 8 hình tam giác

B. 7 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 4 hình tam giác
	



Câu 5:  (1 điểm) 

1) Hiệu của 52 và 38 là:

	A. 20
	B. 90
	C. 14
	D. 24


2) Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 
	A. 99
	B. 11
	C. 19
	D. 88


I. Phần tự luận:
Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính :

	28 + 17
	54 - 15
	46 + 39
	93 - 57


Câu 2: (2 điểm) Tìm x:         
	a) x + 26 = 55
	b) 73 – x = 38
	c) x – 46 = 72 - 56


Câu 3:  (2 điểm)  Năm nay ông 67 tuổi, bố kém ông 29 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
MÔN TIẾNG VIỆT 
A - Phần đọc: (10 đ)
I. Đọc thành tiếng (3 điểm)
HS bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 50 tiếng/phút và trả lời một câu hỏi một trong các bài tập đọc sau:
1. Sáng kiến của bé Hà (TV 2 tập 1 trang 78)

2. Bà cháu (TV 2 tập 1 trang 86)

3. Sự tích cây vú sữa (TV 2 tập 1 trang 96)

4. Bông hoa Niềm Vui (TV 2 tập 1 trang 104)

5. Câu chuyện bó đũa (TV 2 tập 1 trang 112)

6. Con chó nhà hàng xóm (TV 2 tập 1 trang 128)
7. Tìm ngọc (TV 2 tập 1 trang 138)
II - Đọc hiểu (7 điểm)
Em hãy đọc thầm Bài tập đọc Hai anh em (TV 2 tập 1 trang 119) sau đó khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: Hai anh em chia lúa như thế nào?

A. Phần em nhiều hơn.

B. Phần anh nhiều hơn.

C. Chia thành hai phần bằng nhau

Câu 2: Đêm đến hai anh em ra đồng làm gì?

A. Cho thêm lúa sang phần của nhau.

B. Lấy lúa của phần người kia.

C. Gộp chung lúa cả hai phần lại.

Câu 3: Mỗi người cho thế nào là công bằng ?

A. Anh hiểu công bằng là chia cho em nhiều hơn vì em sống một mình vất vả.

B. Em hiểu công bằng là chia cho anh nhiều hơn vì anh còn phải nuôi vợ con.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Từ chỉ hoạt động trong câu: “Hai anh em cày chung một đám ruộng”.

A. chung

B. cày

C. đám

Câu 5: Cặp từ ngữ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa?
A. đen – trắng
B. xanh – đỏ
C. tím – vàng
Câu 6: Câu: “Em Nụ ngoan lắm.” trả lời cho câu hỏi?

A. Ai là gì?                 B. Ai làm gì?              C. Ai thế nào?

Câu 7: Hãy đặt một câu theo mẫu: Ai làm gì ? để nói về hoạt động của học sinh

B. Phần viết (10 điểm)
I. Chính tả:  (4 điểm)
a. Nghe – viết  bài  “Bé Hoa” (viết từ Bây giờ, Hoa đã là chị … đến đưa võng ru em ngủ).

b. Bài tập: Điền vào chỗ trống g hay gh:

	……i nhớ
	…..ánh nước
	……é thăm
	……ạo trắng


II. Tập làm văn: (7 điểm)

Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nói về gia đình em. 

	Tr​​­êng Tiểu học Văn Giang   
Họ tên HS:........................................... 

Lớp : 2.......... 
	BÀI Kiểm tra định kì MÔN TOÁN LỚP 2
CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài: 40 phút


	
	1. Họ tên giáo viên coi:.................................................................................

 2. Họ tên giáo viên chấm:..............................................................................

 Nhận xét: ..................................................................................................
...........................................................................................................................


Khoanh tròn chữ đặt tr​ước kết quả đúng
Câu 1:    a)  Số tròn chục liền sau của 80 là:

                   A. 50                       B. 70                         C. 90                          D. 95

             b)  Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là:

                  A. 0                       B. 10                         C. 100                          D. 99

Câu 2: a)    19 giờ còn đ​ược gọi là:

                   A. 7 giờ tối              B. 9 giờ                      C. 7 giờ          D. 9 giờ tối
             b) Thứ  sáu tuần này là 22 tháng 12. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày bao nhiêu?

       A.  29 tháng 12
               B.   31 tháng 12


C.  30 tháng 12

Câu 3: Các số 42; 58; 37; 60 đ​ược sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

             A. 42; 37; 58; 60                                                   B. 37; 42; 58; 60

             C. 60; 58; 42; 37                                                    D. 37; 58; 42; 60

Câu 4:   Nếu số bị trừ là 82 và số trừ là 15 thì hiệu là:

      A.   107                         B.   77                      C.  67                           D.  97
Câu 5:  Trong hình bên có số hình tứ giác là:
A.  2              
B.   3                    
C.  4
Câu 6:  Điền số thích hợp vào các chỗ chấm sau: 

                3 dm = ............cm                                                 1 dm = ..........cm

               80 cm = ..........dm                                                90 cm = ..........dm
Câu 7: Đặt tính rồi tính:  

Câu 8:  Tìm x biết:      
                   a,  34  -  x  =  15                                           b,  x  -  16  =  59
Câu 9: Chị hái đ​ược 64 quả cam, mẹ  hái đ​ược nhiều hơn chị 36 quả cam. Hỏi mẹ hái đ​ược bao nhiêu quả cam? 

Câu 10: Số tuổi của Minh nhiều hơn 5 tuổi và ít hơn 7 tuổi. Minh kém chị Hoa 4 tuổi. Hỏi chị Hoa bao nhiêu tuổi?
TIẾNG VIỆT  
   HS đọc 1 đoạn trong 3 bài sau và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 

    - Chiếc bút mực                        (Tiếng Việt 2 - Tập 1  Trang 40)

    - Ngôi trường mới                     (Tiếng Việt 2 - Tập 1  Trang 50)

    - Bé Hoa                                   (Tiếng Việt 2 - Tập 1  Trang 121)

 * Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu : 1 điểm ; 

   Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 lỗi):  1 điểm  

  Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm

 Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 diểm
II - Đọc thầm bài “ Người mẹ hiền” - Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Trang 63   và làm các bài tập sau: (6 điểm)      (Thời gian: 20 phút)         
Khoanh tròn chữ cái trư​​​ớc câu trả lời đúng.

Câu 1: Giờ ra chơi, Minh rủ Nam trốn học làm gì?                        (1 điểm)
        A. Đi đá bóng          B. Ra phố xem xiếc       C. Đi siêu thị
D. Đi xem phim

Câu 2: Ai đã giúp Nam ngồi dậy và phủi đất cát dính trên người?           (1 điểm)
                A. Bạn Minh                                               B. Bác bảo vệ

      C. Cô giáo                                                   D. Nam tự đứng dậy và tự phủi đất cát

Câu 3: Vì sao Nam bật khóc?                           (1 điểm)
              A. Vì đau?                                                        B. Vì xấu hổ?                              

             C. Vì  xúc động trước tấm lòng của cô    D. Vì vừa đau vừa xấu hổ?
                               

Câu 4: “Người mẹ hiền” trong bài tập đọc này là ai ? 

            A.  Mẹ                   B. Cô giáo                     C. Bác bảo vệ         D. Minh     

Câu 5: Câu “Minh chui đầu ra.” thuộc kiểu câu nào? (1 điểm) 
            A. Ai là gì?                       B. Ai thế nào?                      C. Ai làm gì?                    

Câu 6: Các từ chỉ hoạt động trong câu: “Bác nắm chặt cổ chân Nam, Nam khóc toáng lên” là:  …………………………………………….         (1 điểm)
* Bài viết: Ngôi trường mới  (Tiếng Việt 2 - Tập 1 - trang 50)                

 GV đọc cho HS nghe - viết đầu bài và đoạn: “Dưới mái trường mới... đáng yêu đến thế!”.

	
	


Đề bài:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ  5 đến 6 câu)  nãi vÒ một bạn ở lớp em.

Điểm








